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Lời nói đầu

Tháng 7/2000 là mốc thời gian quan trọng đánh dấu chặng đường 5 năm hợp tác kinh tế Việt Nam ASEAN. Kể từ tháng 7/1995 Việt Nam chính thức trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN).


Với việc trở thành thành viên chính thức của ASEAN đồng thời Việt Nam cũng đã cam kết tham gia vào Hiệp định của ASEAN mà trong đó về lĩnh vực kinh tế quan trọng nhất là việc thiết lập khu vực thương mại tự do ASEAN- AFTA. Là thành viên chính thức của ASEAN trong thời gian ngắn từ tháng 7 năm 1995 đến tháng 12 năm 1995, Việt Nam đã thực hiện các quy định của Hiệp định “ Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung- CEPT ” để thiết lập khu vực thương mại tự do ASEAN. Tuy nhiên, thời gian để nghiên cứu các vấn đề về ASEAN cũng như khu vực thương mại tự do ASEAN và cân nhắc một cách sâu sắc các ảnh hưởng của việc nghiên cứu một cách có hệ thống.


Trong một thời gian và khối lượng đề tài nhỏ không thể đề cập hết được những tác động của CEPT/AFTA đối với nền kinh tế Việt Nam. Nhưng em xin trình bày sơ qua về tác động của việc tham gia CEPT/AFTA đối với thương mại của Việt Nam.

Đề tài: Tình hình  thực hiện CEPT- AFTA của Việt Nam trong thời gian qua

CHƯƠNG I: VIỆT NAM HỘI NHẬP THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - AFTA MỘT XU THẾ TẤT YẾU

I.
SỰ RA ĐỜI KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - AFTA

1. 
Quá trình hình thành AFTA

ASEAN là một trong những khu vực có nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất thế giới. Mặc dù khủng hoảng kinh tế đã diễn ra trong những năm giữa thập kỷ 80, tốc độ tăng trưởng kinh tế của ASEAN từ năm 81 đến năm 91 là 5,4% gần gấp hai lần tốc độ tăng trưởng bình quân thế giới. Với tình hình phát triển kinh tế như vậy, với mục đích hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế- chính trị- khoa học- Xã hội đã đưa ra ngay từ khi mới thành lập lẽ ra hợp tác kinh tế của ASEAN đã rất phát triển nhưng trên thực tế thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được trong suốt 25 năm tồn tại đầu tiên là hợp tác trong lĩnh vực chính trị quốc tế và an ninh nội bộ của các nước thành viên. Mặc dù nhấn mạnh vào hợp tác kinh tế nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau cho tới năm 1992 việc hợp tác này vẫn tiến triển rất chậm chạp.


Từ năm 1976, vấn đề hợp tác kinh tế ASEAN  đã được chú trọng trở lại với kế hoạch hợp tác kinh tế mà lĩnh vực được ưu tiên là cung ứng và sản xuất các hàng hoá  và các quan hệ kinh tế đối ngoại.


 Tuy đã có nhiều nỗ lực để thúc đẩy hợp tác kinh tế trong ASEAN

nhưng kết quả của những nỗ lực đó không đạt được mục tiêu mong đợi. Chỉ đến năm 1992, khi các nước thành viên ASEAN ký kết một hiệp định về khu vực thương mại tự do ASEAN gọi tắt là AFTA (Asean Free Trade Area) thì hợp tác kinh tế các nước ASEAN mới thực sự được đưa lên một tầm mực mới.


Trước khi AFTA ra đời, hợp tác kinh tế ASEAN đã trải qua nhiều kế hoạch hợp tác kinh tế khác nhau. Đó là:



+ Thỏa thuận thương mại ưu đãi (PTA)



+ Các dự án công nghiệp ASEAN (AIP)



+ Kế hoạch kết hợp công nghiệp ASEAN (AIC) và kế hoạch kết hợp từng lĩnh vực (BBC)



+Liên doanh công nghiệp ASEAN (AIJV)

 
Các kế hoạch hợp tác kinh tế kể trên, tuy đã thể hiện cố gắng nhưng chỉ tác động đến một phần nhỏ trong thương mại nội bộ ASEAN và không đủ khả năng ảnh hưởng đến đầu tư trong khối. Có nhiều lý do khác nhau dẫn đến sự không thành công này. Đó là việc vạch kế hoạch kém, các dự án được hình dung sai, vội vã liên kết mà không có các bước nghiên cứu khả thi kỹ càng... Hợp tác kinh tế ASEAN cũng bị ảnh hưởng một phần vì cơ cấu tổ chức với một ban thư kí có quá ít quyền hạn độc lập, không đủ khả năng để thực hiện vai trò cơ bản trong việc đẩy nhanh và tăng cường hợp tác kinh tế khu vực... Dù không đạt được kết quả mong đợi nhưng các kế hoạch hợp tác kinh tế  này thực sự là những bài học quý báu cho việc hợp tác kinh tế  giữa các nước trong khu vực.

2. 
Sự ra đời của AFTA và các mục tiêu AFTA:

Vào đầu những năm 90, môi trường chính trị quốc tế và khu vực đã có những thay đổi quan trọng do chiến tranh lạnh đã kết thúc. Lúc này vị trí của ASEAN trong chiến lược khu vực và quốc tế của các cường quốc bị hạ thấp. Điều đó có nghĩa là Hoa kì, Nga, Trung quốc sẽ giảm bớt cam kết an ninh và giúp đỡ về kinh tế cho ASEAN . Chính sách mới của các cường quốc và những biến đổi theo hướng tích cực trên bán đảo Đông Dương đưa lại cho ASEAN những cơ hội và thách thức mới và kinh tế các nước ASEAN đứng trước những cơ hội và thách thức lớn khiến cho các nước ASEAN không dễ vượt qua nếu không có sự cố gắng chung của toàn hiệp hội:


Thứ nhất, trong trật tự kinh tế thế giới vừa có khuynh hướng toàn cầu hoá vừa có khuynh hướng khu vực hoá, khuynh hướng bảo hộ mậu dịch. Khu vực thương mại tự do Bắc MỸ(NAFTA), Liên minh Châu Âu (EU) ra đời, áp lực bảo hộ mậu dịch của Mỹ đối với hàng công nghiệp, các cuộc thương lượng của hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) không tiến triển. Chính vì vậy ASEAN thấy là chính mình phải hợp tác hơn nữa để đối phó với khuynh hướng này.


Thứ hai, kinh tế các nước ASEAN phát triển nhanh từ giữa thập niên 80 do đó chính sách hướng vào xuất khẩu và từng phần mở cửa thị trường trong nước cho hàng hoá  nước ngoài vào.


Tuy nhiên sức cạnh tranh của hàng hoá các nước ASEAN không cao trên thị trường thế giới. Do đó việc thành lập khu vực thương mại tự do giữa các nước trong khu vực trong từng bước sẽ mở rộng ra thị trường thế giới.


Thứ ba, đầu tư trực tiếp đóng vai trò quan trọng kinh tế các nước ASEAN trong 30 năm qua. Đặc biệt sau giữa thập niên 80 nó có vai trò quyết định thúc đẩy xuất khẩu hàng công nghiệp tại các nước này, do đó giúp thực hiện thành công chiến lược công nghiệp hoá hướng vào xuất khẩu. Trong những năm 80 ASEAN là địa bàn hấp dẫn nhất Châu á đối với các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt là các nhà đầu tư Nhật Bản và các nước công nghiệp mới(NICs). Tình hình đã thay đổi kể từ khi bước vào thập kỷ 90. Với chính mở cửa và ưu đãi thuế quan rộng rãi giành cho những nhà đầu tư ngoại quốc và lợi thế so sánh về tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực, Trung Quốc, Việt Nam, Nga... đã trở thành những thị trường đầu tư hấp dẫn hơn nếu so sánh với ASEAN. Do đó nếu thành lập được một khu vực thương mại tự do thì cả khối ASEAN sẽ trở thành một thị trường hợp nhất khá lớn với sự phân công quốc tế trong vùng chặt chẽ sẽ làm cho các công ty siêu quốc gia thấy đầu tư ở đây hấp dẫn hơn.


Thứ tư, thành lập năm 1976, ASEAN đã trở thành một thực thể có tiếng nói mạnh trên vũ đài chính trị quốc tế, nhưng về kinh tế không tiến triển bao nhiêu. Chẳng những thế nếu xét khuynh hướng ngoại thương giữa các nước thì tỷ trọng của các nước ASEAN với mậu dịch của từng nước trong khối này có khuynh hướng giảm. Ví dụ vào năm 1970 ASEAN chiếm 21% trong tổng xuất khẩu của khối này nhưng đến năm 1988 tỷ trọng giảm xuống 15%. Thêm vào đó, nếu không kể Singapo là nước trung chuyển mậu dịch thì tỷ trọng đó chỉ còn 3,9% vào năm 1988. Quan hệ kinh tế lỏng lẻo này sẽ bất lợi cho ASEAN trên các quan hệ quốc tế vào thời đại sau chiến tranh lạnh vì trọng tâm quan hệ quốc tế chuyển dần từ chính trị sang kinh tế.

AFTA ra đời sẽ tăng sức thu hút đầu tư vốn, sẽ hình thành một cơ sở sản xuất thống nhất cho ASEAN từ đó cho phép việc hợp lý hoá sản xuất chuyên môn hóa trong nội bộ khu vực và khai thác các thế mạnh của các nền kinh tế khác nhau. Vào thời điểm AFTA ra đời các nước phát triển lớn trên thế giới thiên về việc phát triển các thoả thuận thương mại khu vực (RTA) qua đó thể hiện việc bảo hộ thị trường của mình đối với hàng hóa xuất khẩu của các nước Đông á. Chính vì vậy AFTA là sự đáp lại khuynh hướng về việc chủ nghĩa khu vực đang ngày một tăng lên trên thế giới.


Tuy nhiên, AFTA mới chỉ dừng lại ở nấc thang đầu trong hợp tác kinh tế  khu vực. Với sức ép của các hợp tác kinh tế  khu vực và tổ chức thương mại quốc tế khác như APEC, WTO liệu AFTA có bị lu mờ hay không? Đứng trước câu hỏi này, AFTA buộc phải đẩy nhanh tốc độ thực hiện và không chỉ dừng lại ở một liên minh thuế quan hay một khu vực thương mại tự do, mà trong tương lai sẽ tiếp tục tiến đến những tầm cao mực như thị trường chung, liên minh quốc tế.

3.
Bối cảnh Thương mại Việt Nam khi gia nhập AFTA


Những điều kiện và cơ sở ban đầu về kinh tế, thương mại có ý nghĩa rất quan trọng và ảnh hưởng đến sự thành công của Việt Nam khi tham gia vào các tổ chức liên minh kinh tế khu vực.


Từ những năm đầu thập kỷ 90, sau khi khối SEV giải tán và Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới chính sách mở cửa và đa phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại, quan hệ thương mại Việt Nam với các nước thành viên ASEAN ngày càng được cải thiện và phát triển. Các thành viên ASEAN trở thành những bạn hàng buôn bán quan trọng trong buôn bán ngoại thương của Việt Nam.


Thương mại Việt Nam và các nước ASEAN trong những năm đầu thập kỷ 90 đã phát triển với một tốc độ cao mặc dù mức tăng trưởng trong thời kỳ này còn rất đột biến và thất thường. Mức tăng trưởng bình quân thời kỳ 1991-1995 là 26%, chiếm hơn 25% tổng kim nghạch xuất khẩu của Việt Nam sang Singapo tăng 50% (200 triệu USD), sang các nước ASEAN tăng 67% (630 triệu USD), kim nghạch xuất khẩu sang Hồng Kông giảm 35% (100triệu USD). Bắt đầu  từ năm 1993 Hồng Kông đã giảm mạnh vị trí đầu cầu trung chuyển hàng xuất khẩu của Việt Nam, phần nào vị trí này đã chuyển sang Singapo.


Các mặt hàng chủ yếu Việt Nam xuất khẩu  sang ASEAN là dầu thô, gạo, lạc, dầu, cao su, hải sản... Hàng hoá  của Việt Nam mới chỉ chiếm 3 phần nghìn tổng giá trị hàng nhập khẩu của các nước ASEAN. Việt Nam nhập khẩu từ ASEAN những mặt hàng như xăng dầu, phân bón, chất dẻo, thuốc lá... chiếm khoảng 30% tổng giá trị hàng hoá nhập khẩu hàng năm của Việt Nam. Cũng trong thời kỳ 1992-1994 đã bắt đầu xuất hiện xu hướng đa dạng hoá thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam một mặt tìm cách bán thẳng hàng sang các thị trường chính và chuyển kênh nhập khẩu trực tiếp từ thị trường nguồn. Đây cũng là lý do làm tăng mạnh kim nghạch xuất khẩu với các nước trong ASEAN.


Trong kim nghạch nhập khẩu từ các nước ASEAN có khoảng 30-40% hàng nhập khẩu là không có xuất xứ ASEAN, mà chỉ được chuyển khẩu qua ASEAN. Các mặt hàng này chủ yếu là xăng dầu và sản phẩm xăng dầu, phân bón... Trong các năm 1992-1994 chỉ tính riêng xăng dầu và các sản phẩm liên quan đã chiếm ít nhất khoảng 50% trong tổng kim nghạch nhập khẩu của Việt Nam từ Singapo cụ thể 1992 là 335 triệu USD chiếm 41% trong tổng số 821 triệu USD, năm 93 là 650 triệu USD trong tổng số 1058 triệu (61%) , năm 94 là 640 triệu trong tổng 1146 triệu(56%).


Trong những năm qua hàng nhập khẩu tứ các nước ASEAN vào thị trường Việt Nam tuy vẫn còn mang tính chất thâm nhập thị trường nhưng có những mặt hàng đã bán rẻ, tạo lập được tập quán tiêu dùng trước hết phải kể đến xe máy nhập khẩu từ Thái Lan, hàng điện từ điện lạnh từ Singapo, Malaixia, phân bón từ Inđônêxia...

Trong thương mại với các nước ASEAN  việc xuất khẩu và nhập khẩu thường hay tập trung vào một nhóm hàng nhất định, chiếm một tỷ trọng rất lớn trong kim ngạch. Chẳng hạn, năm 1994 chỉ hai mặt hàng là sợi (20 triệu USD) và Urê (10 triệu USD) đã chiếm 50% kim ngạch nhập khẩu từ Malaixia, cũng trong năm 94 xe máy nhập thẳng từ Thái Lan từ 92 triệu USD trong tổng kim ngạch là 226 triệu USD, chiếm 41,1%, nếu tính cả 91 triệu USD được nhập qua đường Lào sẽ chiếm khoảng 58% tổng giá trị nhập khẩu từ Thái Lan. Năm 94, gạo chiếm 34 triệu USD (55%) trong tổng kim nghạch 64 triệu USD xuất khẩu của Việt Nam sang Malaixia.


Mặc dù vậy thương mại giữa Việt Nam và các nước ASEAN  đã tăng trưởng với một tốc độ lớn trong thời gian vừa qua, tuy nhiên các mối quan hệ thương mại và giao lưu hàng hóa mới chỉ đang trong quá trình hình thành và đối với các mặt hàng các mối quan hệ  này còn rất mong manh và dễ bị phá vỡ.


Nhìn chung, có thể nói rằng chúng ta có một xuất phát điểm không thuận lợi khi tham gia thực hiện khu vực thương mại tự do ASEAN. Điều đó được thể hiện qua những lợi thế so sánh của Việt Nam so với các nước ASEAN. Khoảng cách và trình độ phát triển kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN (về thu nhập bình quân trên đầu người, dự trữ ngoại tệ, tỷ lệ lạm phát, vốn đầu tư, trình độ công nghệ ... ) cho thấy sự cách biệt quá lớn, bất lợi cho Việt Nam. Trình độ công nghệ sản xuất đặc biệt trong các ngành then chốt như công nghệ chế tạo, chế biến còn ở mức yếu kém. Cơ cấu ngành hàng nhập khẩu của Việt Nam là các nước ASEAN lại tương đối giống nhau, vì vậy có thể gây cạnh tranh trong khu vực trong việc thu hút đầu tư, tìm kiếm thị trường và công nghệ ( ở những mức độ khác nhau). Trình độ nhân lực kể cả cán bộ quản lý kinh tế và các doanh nhân chưa đáp ứng với nhu cầu  đặt ra của tình hình mới.


Bên cạnh đó, tác động không thuận lợi do các vấn đề vĩ mô, môi trường vĩ mô thiếu ổn định với một hệ thống các thủ tục hành chính phức tạp và không rõ ràng. Thủ tục giấy tờ cồng kềnh gây nhiều khó khăn trong hoạt kinh doanh.


Tóm lại, những thuận lợi và lợi thế so sánh của Việt Nam chủ yếu là những nhân tố khách quan. Những khó khăn lại chủ yếu là những yếu tố bắt nguồn từ nội lực của nền kinh tế. Điều này chứng tỏ rằng trong quá trình hội nhập khu vực , nền kinh tế Việt Nam dễ bị tổn thương nhất so với các nước  thành viên và trở thành những thách thức to lớn đòi hỏi chúng ta phải có cách đi hợp lý.

II.
Nội dung cơ bản của AFTA , cơ chế CEPT

Để thực hiện thành công khu vực thương mại tự do ASEAN- AFTA hội nghị bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN (AEM) đã nhóm họp và ký hiệp định về thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung-CEPT năm 1992. CEPT là thoả thuận giữa các nước thành viên ASEAN trong việc giảm thuế quan trong thương mại nội bộ ASEAN  xuống còn từ 0-5% đồng thời loạt bỏ tất cả các hạn chế về định lượng và các hàng rào phi thuế quan trong vòng 10 năm bắt đầu từ ngày 01/01/1993 và hoàn thành vào ngày 01/01/2003. Như vậy công cụ chính để thực hiện AFTA là cắt giảm thuế quan, việc loại bỏ các hàng rào cản thương mại và việc hợp tác trong lĩnh vực hải quan cũng đóng vai trò quan trọng và không thể tách rời khi xây dựng một khu vực thưong mại tự do.

1.
Vấn đề thuế quan:

Hiệp định CEPT áp dụng với tất cả sản phẩm chế tạo, kể cả sản phẩm  cơ bản và sản phẩm nông sản, ngoại trừ những hành hoá được các nước đưa vào danh mục loại trừ hoàn toàn theo Điều 9 của Hiệp định.

1.1.
Các danh mục sản phẩm và tiến trình giảm thuế theo kế hoạch CEPT

* Danh mục các sản phẩm giảm thuế:

Đối với tiến trình giảm bình thường, các sản phẩm có thuế suất trên 20% sẽ giảm  xuống 20% vào 01/01/1998 và tiếp tục giảm xuống 0-5% vào 01/01/2003. Các sản phẩm có thuế suất thấp hơn 20% sẽ được giảm xuống  0-5% vào ngày 01/01/2000.


Đối với tiến trình giảm thuế nhanh, các sản phẩm có thuế suất trên 20% sẽ được giảm xuống 0-5% vào ngày 01/01/2000. Các sản phẩm có thuế suất bằng hoặc thấp hơn 20% sẽ được giảm xuống còn 0-5% vào ngày 01/01/1998.

* Danh mục các sản phẩm tạm thời chưa giảm thuế:

Nhận thấy rằng các quốc gia thành viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc hoạch định chính sách tự do hoá thương mại, để tạo thuận lợi cho các nước thành viên có thời gian ổn định trong một số lĩnh vực cụ thể nhằm tiếp tục các chương trình đầu tư đã được đưa ra trước khi tham gia kế hoạch CEPT hoặc thời gian chuyển hướng đối với một số sản phẩm trọng yếu. Hiệp định CEPT cho phép các nước thành viên ASEAN được đưa ra một số mặt hàng tạm thời chưa thực hiện tiến trình giảm thuế theo kế hoạch CEPT. Các sản phẩm  trong danh mục loại từ tạm thời sẽ không được hưởng nhượng bộ từ các nước thành viên. Tuy nhiên danh mục  này chỉ có tính chất tạm thời và sau một khoảng thời gian nhất định (5 năm), các quốc gia phải đưa toàn bộ sản phẩm này vào danh mục cắt giảm thuế.


Lịch trình chuyển các sản phẩm trong mục loại từ tạm thời sang danh mục cắt giảm được quy định rằng toàn bộ các sản phẩm trong danh mục  tạm thời loại trừ sẽ được chuyển sang danh mục  cắt giảm thuế trong vòng 5 năm, từ 01/01/96 đến 01/01/2000, mỗi năm chuyển 20% số sản phẩm trong danh mục loại trừ tạm thời.

* Danh mục loại trừ hoàn toàn:

 Danh mục này bao gồm những sản phẩm không tham gia Hiệp định . Các sản phẩm  trong danh mục  này phải là những sản phẩm không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đạo đức xã hội, cuộc sống, sức khoẻ của con người, động thực vật, đến việc bảo tồn các giá trị văn hoá nghệ thuật, di tích lịch sử, khảo cổ... Việc cắt giảm thuế cũng như xoá bỏ các biện pháp phi thuế quan đối với các mặt hàng này sẽ không được xem xét đến theo Chương trình CEPT.

* Danh mục nhạy cảm của hàng nông sản chưa qua chế biến:

   Theo Hiệp định CEPT-1992 , sản phẩm nông sản chưa qua chế biến không được đưa vào thực hiện kế hoạch CEPT. Tuy nhiên theo Hiệp định CEPT sửa đổi(1994), các sản phẩm nông sản chưa qua chế biến sẽ được đưa vào ba loại danh mục  khác nhau là: Danh mục giảm thuế, danh mục loại trừ tạm thời và một danh mục đặc biệt khác là danh mục các sản phẩm nông sản chế biến nhạy cảm.


Hàng nông sản chưa qua chế biến trong danh mục cắt giảm thuế được chuyển vào chương trình cắt giảm thuế nhanh hoặc chương trình cắt giảm bình thường vào 01/01/1996 và sẽ được giảm thuế xuống 0-5% vào 01/01/1998. Các sản phẩm  trong danh mục tạm thời loại trừ các hàng nông sản chưa chế biến được chuyển sang danh mục cắt giảm thuế trong vòng 5 năm từ 01/01/1998 đến 01/01/2003 mỗi năm 20%.


Các sản phẩm trong danh mục  nhạy cảm được phân vào hai danh mục tuỳ theo mức độ nhạy cảm là danh mục mặt hàng nông sản chưa qua chế biến nhạy cảm và danh mục các mặt hàng nông sản chưa qua chế biến nhạy cảm cao. Các quy định về cơ chế cắt giảm thuế quan đối với các mặt hàng trong hai danh mục  này như thời gian bắt đầu và kết thúc việc cắt giảm thuế, thuế suất cuối cùng cần đạt được... Hiện nay cũng đang xác định dần.
1.2. 
Cơ chế trao đổi nhượng bộ của kế hoạch CEPT:

  Những nhượng bộ khi thực hiện CEPT của các quốc gia được trao đổi trên nguyên tắc có đi có lại.

Muốn hưởng nhượng bộ về thuế quan khi xuất khẩu hàng hoá trong khối, một sản phẩm cần có điều kiện sau:

- Sản phẩm  đó phải nằm trong danh mục cắt giảm thuế của cả nước xuất khẩu và nước nhập khẩu, và phải có mức thuế quan ( nhập khẩu) bằng hoặc thấp hơn 20%.

- Sản phẩm đó phải có chương trình cắt giảm thuế được Hội đồng AFTA thông qua.

- Sản phẩm đó phải là một sản phẩm  của khối ASEAN tức là phải thoả mãn yêu cầu hàm lượng xuất xứ từ các nước thành viên ASEAN ít nhất là 40%.

- Giá trị nguyên vật liệu, bộ phận, các sản phẩm là đầu vào nhập khẩu từ các mức từ không phải là thành viên ASEAN là giá CIF tại thời điểm nhập khẩu. Giá trị nguyên vật liệu, bộ phận,sản phẩm  là đầu vào không xác định được xuất xứ xuất khẩu là giá xác định ban đầu trước khi đưa vào chế biến trên lãnh thổ của nước xuất khẩu, là thành viên của ASEAN.


Nếu một sản phẩm có đủ điều kiện trên sẽ được hưởng mọi ưu đãi mà què gia nhập khẩu đưa ra (sản phẩm được hưởng ưu đãi hoàn toàn). Nếu sản phẩm  thoả mãn các yêu cầu trên trừ việc có mức thuế quan nhập khẩu bằng hoặc thấp hơn 20% (tức là sản phẩm đó có thuế suất trên 20%) thì sản phẩm  đó chỉ được hưởng thuế suất CEPT cao hơn 20% trước đó hoặc thuế suất MFM tuỳ thuộc thuế suất nào thấp hơn.


Để xác định các sản phẩm có điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan theo chương trình CEPT hay không, mỗi nước thành viên hàng năm xuất bản tài liệu trao đổi ưu đãi CEPT của nước mình, trong đó thuế của các sản phẩm có mức thuế quan theo CEPT và các sản phẩm đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan của các nước thành viên khác.

2. 
Các hạn chế định lượng (QR) và các rào cản phi thuế quan khác (NTBs)

Bên cạnh việc cắt giảm thuế quan, vấn đề loại bỏ các hạn chế số lượng nhập khẩu và các rào cản phi thuế quan khác là hết sức quan trọng để có thể thiết lập được khu vực thương mại tự do các hạn chế về số lưọng nhập khẩu có thể xác định lại một cách dễ dàng, do đó được quy định loại bỏ ngay đối với các mặt hàng trong chương trình CEPT được hưởng các nhượng bộ từ các nước thành viên khác.

Tuy nhiên, đối với rào cản phi thuế quan khác, vấn đề phức hơn rất nhiều vì việc loại bỏ chúng sẽ có rất nhiều cách và ý nghĩa khác nhau. Chẳng hạn đối với các phụ thu thì đơn giản chỉ cần loại bỏ, song đối với các tiêu chuẩn chất lượng lại không thể loại bỏ một cách dơn giản như vậy bởi lý do để duy trì chúng như các lý do về an ninh xã hội, bảo vệ môi trường, sức khoẻ... Trong các trường hợp này việc loại trừ NTBs sẽ có ý nghĩa là phải thống nhất các tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, hay các nước phải thoả thuận để đi đến công nhận về tiêu chuẩn của nhau. Và trong trường hợp về các biện pháp độc quyền nhà nước, việc loại bỏ sẽ có ý nghĩa là phải tạo điều kiện cho các nước thành viên khác do có thể cạnh tranh và thâm nhập thị trường.


Vì vậy Hịêp định CEPT đã quy định :

-    Các nước thành viên sẽ xoá bỏ tất cả các hạn chế về số lượng cho các sản phẩm trong CEPT trên cơ sở hưởng ưu đãi áp dụng.

-   Các hàng rào phi thuế quan khác sẽ được xoá bỏ dần dần trong các năm sau khi sản phẩm được hưởng ưu đãi.

- Các hạn chế ngoại hối các nước đang áp dụng sẽ ưu tiên đặc biệt đối với các sản phẩm thuộc CEPT.

- Tiến tới thống nhất các tiêu chuẩn chất lượng công khai chính sách và thừa nhận các chứng nhận của nhau.

- Trong trường hợp khẩn cấp (số lưọng hàng nhập khẩu gia tăng đột ngột gây thương hại đến sản xuất trong nước hoặc đe doạ cán cân thanh toán), các nước có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa để hạn chế hoặc dừng việc nhập khẩu.

Như vậy mặc dù tinh thần chung của các nước ASEAN là thực hiện sớm CEPT, giảm tối đa các hàng rào thuế quan và phi thuế quan song do thực tiễn cơ cấu sản xuất của các nước ASEAN tương đối giống nhau, trình độ phát triển vẫn còn kém... nên quá trình hợp tác mở cửa thị trường vẫn còn nhiều khó khăn. Tiến trình cắt giảm các hàng rào phi thuế quan theo quy định hiện nay có nhiều khả quan song đối với các mặt hàng nhạy cảm thì vấn đề bảo hộ còn rất tiềm ẩn và các hàng rào phi thuế quan sẽ là những công cụ hết sức quan trọng của các nước ASEAN để bảo hộ sản xuất nội địa trong thời gian tới.

3. 
Vấn đề hợp tác trong lĩnh vực hải quan:

3.1.
Thống nhất biểu thuế quan:

Các nước thành viên hiện đang sử dụng biểu thuế quan theo hệ thống đièu hoà của hội đồng hợp tác hải quan (HS) ở các mức độ khác nhau từ 6 đến 10 chữ số.

3.2. 
Thống nhất hệ thống tính giá hải quan:

Các nước thành viên ASEAN đã cam kết trong vòng đàm phán Urugoay của GATT là trong năm nay sẽ thực hiện phương pháp xác định giá hải quan theo GATT- GTV (GATT transaction Value) được nêu trong Hiệp định thực hiện điều khoản VII của Hiệp định chung về thương mại và thuế quan 1994 để tính giá hải quan.

3.3. 
Xây dựng hệ thống luồng xanh hải quan:

Để tạo thuận lợi cho việc thực hiện chương trình CEPT, hội nghị hội đồng AFTA lần thứ tám đã thông qua khuyến nghị của hội nghị tổng cục trưởng hải quan ASEAN xây dựng hệ thống luồng xanh hải quan và thực hiện 01/01/1996 nhằm đơn giản hóa hệ thống thủ tục hải quan giành cho hàng hóa thuộc diện được hưởng ưu đãi theo chương trình CEPT.

3.4. 
Thống nhất thủ tục hải quan

Do có sự khác biệt hàng hóa được nhượng bộ theo chương trình CEPT và các hàng hóa khác như tiêu chuẩn về hàm lượng xuất xứ, mức thuế suất... nên cần thiết phải đơn giản hoá và thống nhất thủ tục hải quan giữa các nước thành viên. Hai vấn đề đã được các nước thành viên ưu tiên trong việc thống nhất thủ tục hải quan là:

a.
Mẫu tờ khai hải quan chung cho hàng hóa thuộc diện CEPT:

Tất cả các hàng hóa giao dịch theo chương trình CEPT trước tiên bắt buộc phải có giấy chứng nhận xuất xứ(C/O) hoặc mẫu D để xác định mặt hàng đó có ít nhất 40% hàm lượng ASEAN. Sau đó, hàng hóa này phải được hoàn thành thủ tục xuất nhập khẩu. 

Do các tờ khai hải quan của các nước thành viên tương tự như nhau nên thủ tục có thể được đơn giản hóa bằng cách gộp ba loại tờ khai trên thành một mẫu tờ khai hải quan chung cho hàng hóa CEPT.

b.
Thủ tục xuất nhập khẩu chung:

Để xây dựng thủ tục xuất nhập khẩu chung trong khối ASEAN, các nước thành viên đang tập trung vào các vấn đề:

· Các thủ tục trước khi nộp tờ khai xuất khẩu.

· Các thủ tục trước khi nhập tờ khai nhập khẩu.

· Các vấn đề giám định hàng hóa.

· Các vấn đề về giữ hàng hóa trong đó có giấy chứng nhận xuất xứ và có hiệu lực hồi tô.

· Các vấn đề liên quan đến hoàn trả.

III.
Tác động của AFTA đối với hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam

1.
Tác động tới thương mại và cơ cấu sản xuất 

Việc tham gia AFTA ảnh hưởng trực tiếp tới thương mại. Đến lượt mình, thương mại ảnh hưởng tới sản xuất. Như vậy, thực chất của việc xem xét tác động của AFTA đối với các nghành sản xuất trong nước là đánh giá khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam so với hàng hóa các nước ASEAN và thị trường nước ngoài ASEAN.

Khả năng cạnh tranh của hàng hóa phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là chất lượng, chủng loại, mẫu mã, giá cả. Tham gia AFTA sẽ có một tác động trực tiếp nhất tới yếu tố giá cả hàng hóa, bởi với việc cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục buôn bán thì giá cả hàng hóa sẽ hạ hơn. Các yếu tố khác như chất lượng, mẫu mã cũng thay đổi do sức ép cạnh tranh trong nội bộ AFTA .

Việc hình thành AFTA dần đến xoá bỏ thuế nhập khẩu trong nội bộ các nước ASEAN, nhưng giữ nguyên thuế nhập khẩu với thế giới bên ngoài vì vậy nó sẽ có thể dẫn đến những hậu quả:

· Phân bố lại luồng buôn bán giữa các nước ASEAN.

· Do các luồng buôn bán nội bộ khu vực thay đổi nên buôn bán với bên ngoài khu vực cũng thay đổi.

· Làm thay đổi các luồng đầu tư, hình thành sự chuyên môn hóa sản xuất và phân bố các ngành sản xuất khác so với trước.

· Tạo một sự kiểm soát và phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước thuộc AFTA trong buôn bán nội bộ và hình thành một tương quan mới bên ngoài.

Trước hết, tác động của một khu vực thương mại tự do sẽ rõ ràng nhất trong điều kiện các nước thành viên có trình độ phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế và buôn bán tương tự như nhau. Tính cạnh tranh sẽ rất mạnh, sự thay đổi hàng rào thuế quan sẽ có tác động quyết định. Đồng thời, khả năng tạo lập sự hợp tác và chuyên môn hóa cũng lớn. Nếu cơ cấu kinh tế của các nước thành viên là khác nhau mang tính chất bổ sung cho nhau, đã có tồn tại chuyên môn hóa sản xuất giữa các nước thành viên trước  khi hình thành AFTA thì tác động của FTA không lớn.

Xu hướng phân bổ sản xuất là cơ sở sản xuất từ nơi giá cao tới nơi có giá thấp. Mức chênh lệch giá càng lớn thì hướng di chuyển sản xuất sẽ càng mạnh khi các hàng rào mậu dịch được xóa bỏ. Như vậy, các nước thành viên FTA sẽ mua bán lẫn nhau các mặt hàng mà một nước thứ ba ngoài FTA sản xuất  với giá thành tương đương, nhưng bị hàng rào thuế quan ngăn chặn xâm nhập.


Những tác động cụ thể đối với Việt Nam về lĩnh vực thương mại và cơ cấu sản xuất như sau:

1.1. 
Đối với xuất khẩu.

Hiện tại ASEAN gồm 10 nước dân số trên 500 triệu dân. Đây là một thị trường lớn là yếu tố giúp huy động tiềm năng lao động và tài nguyên dồi dào của Việt Nam vào phát triển xuất khẩu.

Trong mấy năm vừa qua, tốc độ tăng kim nghạch buôn bán Việt Nam với các nước trong khối ASEAN tăng lên với tốc độ gần 30% năm. Doanh số chiếm 1/3 kim nghạch ngoại thương của Việt Nam.


Câu hỏi đặt ra là với AFTA tốc độ tăng cũng như tỷ trọng của kim ngạch buôn bán với ASEAN có tăng lên đáng kể không và nếu có thì ảnh hưởng ra sao đối với sản xuất trong nước ?. Để trả lời, cần xem xét cụ thể cơ cấu buôn bán của Việt Nam với các nước trong khối.


Xét về cán cân buôn bán với ASEAN Việt Nam luôn ở tư thế nhập siêu. Mặc dù xuất khẩu tăng, đặc biệt nhờ mặt hàng chủ đạo là dầu thô xuất sang Singapo, tuy nhiên triển vọng gia tăng xuất khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN chưa có nhữnh hứa hẹn thay đổi mạnh, do cơ cấu mặt hàng xuất khẩu.


Xét về cơ cấu mặt hàng, Việt Nam xuất sang các nước ASEAN gồm: dầu thô, gạo, đậu, cao su... rất nhiều mặt hàng nông sản chưa chế biến được các nước xét vào danh mục hàng nông sản chưa chế biến nhạy cảm và nhạy cảm cao để làm chậm quá trình giảm thuế. Số các mặt hàng nông sản được các nước thành viên ASEAN bổ sung vào CEPT để áp dụng việc cát giảm thuế ngay chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ, trong khi những mặt hàng chủ đạo là dầu thô và nông sản chưa chế biến chiếm hầu hết kim nghạch xuất khẩu Việt Nam. Tác động kích thích chủ yếu của CEPT là đối với các công nghiệp chế biến, bởi vì việc cắt giảm thuế suất lớn chính là đối với các mặt hàng này. Như vậy, những nước có trình độ phát triển cao hơn như Singapo, Malaixia có ưu thế hơn trong việc cạnh tranh hàng hoá của mình khi những hàng rào thuế quan, phi thuế quan cắt giảm và xóa bỏ.


Sự chênh lệch về mức thuế hiện và thuế suất dưới 5% sau khi thực hiện AFTA đối với những mặt hàng công nghiệp chế biến mà Việt Nam có thể tăng cường xuất khẩu trong tương lai gần như đồ nhựa, da, cao su, dệt may cũng không lớn.


Với cơ cấu xuất khẩu hiện nay, lợi ích mà Việt Nam thu được từ AFTA không đáng kể. Nếu như  cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tăng mạnh những sản phẩm công nghiệp chế biến thì sự cắt giảm giảm đáng kể về thuế có thể trở thành một kích thích đối với doanh nghiệp sản xuất cho xuất khẩu. Tuy nhiên, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam so với hàng hóa các nước ASEAN trên thị trường các nước này còn rất yếu ớt, bời vì hàng hóa công nghiệp mà Việt Nam đang và sẽ sản xuất cũng tương tự các hàng hóa của các nước ASEAN. Với trình độ công nghệ thua kém hơn (và ngay cả tương đương trong tương lai) thì Việt Nam chỉ có thể cạnh tranh trên thị trường ASEAN dựa trên tính độc đáo của chủng loại và mẫu mã hàng hóa. Vì vậy trong việc giảm thuế nhập khẩu của các nước ASEAN sẽ không làm tăng rõ rệt cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên các thị trường này.
Đối với xuất khẩu sang thị trường ngoài ASEAN thì lợi ích mà AFTA đem lại cho sản xuất của Việt Nam là làm giảm giá thành sản xuất, nhờ mua được vật tư đầu vào với giá hạ hơn từ các nước ASEAN. Tuy nhiên, cũng cần thấy là các nước ASEAN khác cũng xuất khẩu sang thị trường thế giới những hàng hóa tương tự cũng hưởng lợi ích tương tự, nhờ vậy cũng tăng được sức cạnh tranh tương tự.

1.2. 
Đối với nhập khẩu:

Việt Nam nhập từ ASEAN chủ yếu là những nguyên liệu dùng cho sản xuất và hàng công nghiệp như nhôm, hóa chất, hàng điện tử... Hơn 1/2 tổng số nhóm hàng thuế suất nhập khẩu hiện thấp hơn mức 5%. Đó là những hàng hóa vật tư phục vụ sản xuất hoặc hàng tiêu dùng thiết yếu.


Thấy rằng cơ cấu sản xuất và cơ cấu  xuất khẩu của Việt Nam và một số nước ASEAN không khác nhau nhiều lắm. Có rất nhiều mặt hàng cùng sản xuất có thể cạnh tranh nhau trên thị trường Việt Namvà thị trường ngoài ASEAN như các loại nông sản chưa chế biến, ô tô, xe máy, xe đạp... Hiện tại sản xuất một số mặt hàng của Việt Nam còn thua kém sức cạnh tranh so với các nước trong khối bởi thua về chất lượng, chủng loại và cả số lượng. Vì thế, các nước này đang cố gắng chiếm lấy thị phần ở Việt Nam. Việc áp dụng AFTA sẽ tạo điều kiện hơn cho các nước ASEAN trong việc nâng cao cạnh tranh về giá cả và về thủ tục hải quan so với các hàng hóa của các nước ngoài khối ( như Trung quốc, Hàn Quốc. Đài Loan...) vào thị trường Việt Nam. Chiếm lấy một thị phần ở Việt Nam là điều mà các nhà kinh doanh nước ngoài quan tâm hàng đầu, bởi vì thị trường Việt Nam có tiềm năng lớn về dung lượng, lại thuộc loại không đòi hỏi cao về chất lượng hàng hóa. Có lý do để lo ngại rằng do Việt Nam có trình độ phát triển kinh tế thấp hơn các nước ASEAN khác, sức cạnh tranh của hàng hóa yếu nên đứng trước những thử thách vô cùng lớn khi tham gia AFTA. Hiện nay, hàng hóa nhập khẩu đang tràn ngập thị trường, làm điêu đứng không ít ngành công nghiệp bản địa như dệt, giày dép, hàng cơ khí, đồ điện dân dụng... thậm chí cả khi hàng rào thuế quan đang còn được duy trì khá cao. Đặc biệt, đáng lo ngại là hàng hóa có hàm lượng chất xám và kỹ thuật cao, bởi vì sự chênh lệch về trình độ rất rõ rệt. Khi mà hàng rào bảo hộ bị cắt giảm thì sản xuất trong nước chịu sức ép lớn gấp nhiều lần. Thế nhưng điều này cũng có chiến lợi do tham gia AFTA các doanh nghiệp Việt Nam sớm bị đặt trong môi trường cạnh tranh quốc tế nó có ảnh hưởng tích cực đến những sản phẩm công nghiệp mà Việt Nam có lợi thế so sánh trước mắt. Nhưng kinh nghiệm một số nước đi trước, nếu bảo hộ kéo dài quá lâu các ngày sản xuất trong nước sẽ không phát triển lành mạnh và không thể  trở thành lợi thế so sánh để cạnh tranh trên thị trường thế giới. Do đó, dù gia nhập AFTA hay không, Việt Nam cũng nên từng bước giảm bớt thuế quan theo một thời khóa biểu định trước. Lịch trình cắt giảm thuế CEPT rất gần với chiến lược công nghiệp hóa hướng vào xuất khẩu mà trước mắt là các nghành có hàm lượng lao động cao, các nghành chế biến nông-lâm-thuỷ sản. Nhìn từ góc độ này, ta thấy việc gia nhập AFTA của Việt Nam sẽ không trở thành một phụ đảm mới cho Việt Nam, ngược lại ta có thêm cơ hội để xâm nhập vàp thị trường các nước.

2. 
Tác động tới đầu tư nước ngoài:


Kinh tế các nước ASEAN có truyền thống gắn bó với các trung tâm công nghiệp và thương mại lớn trước hết là Mỹ, Nhật và EU, nơi các công ty xuyên quốc gia lớn luôn tìm kiếm cơ hội để thực hiện đầu tư nước ngoài. Các nước ASEAN cũng đã đạt được sự phát triển kinh tế đáng kể trong những thập niên vừa qua và một số nước thành viên đó đã bắt đầu có khả năng xuất khẩu vốn. Tuy nhiên, tất cả các nước thành viên vẫn là những nước khao khát vốn đầu tư nước ngoài với những mức độ khác nhau tuỳ thuộc vào hai yếu tố: Thứ nhất là trình độ, kỹ thuật của từng nước; thứ hai là nguồn vốn sẵn có hay là khả năng huy động vốn.


Đối với Việt Nam việc thực hiện AFTA chắc chắn sẽ dẫn đến tăng luồng đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam từ các nguồn trong ASEAN và ngoài ASEA.


Đối với các nhà đầu tư, Việt Nam có một thị trường tiềm năng lớn, chi phí nhân công thấp, lực lượng lao động có khả năng tiếp nhận nhanh chóng kỹ thuật mới, vị trí địa lý thuận lợi và những khuyến khích về tài chính hấp dẫn. Bên cạnh những lợi thế so sánh đó đối với các nước ngoài ASEAN, nguyên tắc xuất xứ hàng hóa của ASEAN đã được quy định theo thỏa thuận của AFTA sẽ là một yếu tố kích thích đầu tư vào Việt Nam. Theo nguyên tắc này, một sản phẩm được coi là một hàng hóa ASEAN nếu như 40% hàm lượng giá của nó xuất xứ từ một nước ASEAN. Yêu cầu này thấp hơn so với yêu cầu tương tự ở các khu vực thương mại tự do khác. Việc đầu tư để sản xuất ở một nước nằm bên trong hàng rào AFTA rõ ràng đem lại lợi ích cho các nhà đầu tư. Với Việt Nam gia nhập AFTA, sức thu hút đầu tư nước ngoài sẽ có thể lớn hơn.

Đối với các nhà đầu tư trong ASEAN, họ sẽ quan tâm đến sự di chuyển một ngành sản xuất tiêu tốn nhiều lao động sang Việt Nam, bởi vì một số nước thành viên ASEAN khác đã bắt đầu được lợi thế về nguồn lao động giá rẻ. 

3. 
Tác động tới nguồn thu ngân sách:

Hệ thống thuế Việt Nam nói chung và thuế xuất nhập khẩu nói riêng đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ có những thay đổi căn bản có thể dẫn đến những thay đổi lớn vì tỷ trọng thuế gián thu trong tổng thu ngân sách. Đồng thời kim nghạch nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước ASEAN sẽ có nhiều thay đổi và kéo theo tỷ trọng nhập khẩu của Việt Nam cũng thay đổi theo. Việc thuế nhập khẩu được cắt giảm song đồng thời áp dụng VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt thì phân giảm do thu của thuế nhập khẩu sẽ được bù đắp bằng hai loại thuế trên.

Việc giảm thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu đầu vào của sản xuất sẽ làm giảm chi phí và giá thành sản phẩm, dẫn đến tăng khả năng cạnh tranh và khả năng sản xuất. Điều này dẫn đến tăng thu ở các loại thuế khác như thuế doanh thu, thuế lợi tức...

Giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập từ các nước ASEAN và tương ứng là tăng nhập khẩu từ các nước ASEAN có thể dẫn đến việc giảm kim ngạch nhập khẩu cùng các mặt hàng đó từ các nước ngoài khối, do vậy có thể gây ra giảm số thu thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN.

Nhìn chung khi chúng ta tham gia thực hiện cắt giảm thuế để thiết lập khu vực thương mại tự do ASEAN, tổng số thu vào ngân sách có thể sẽ không có biến động lớn bởi vì việc giảm thu do giảm thuế nhập khẩu sẽ được bù đắp lại bởi phần tăng lên do tăng kim ngạch nhập khẩu và tăng phần thu từ các mức thuế khác và điều này cũng phần nào phù hợp với xu hướng tất yếu khi mỗi nền kinh tế phát triển là giảm tỷ trọng về thuế gián thu và tăng tỷ trọng của thuế trực thu trong cơ cấu thu từ thuế.

Chương II: tình hình  thực hiện cept- AFTA của Việt Nam trong thời gian qua

I. 
Những cam kết thực hiện CEPT-AFTA

Việt Nam gia nhập ASEAN ( 7/1995 ) và ký Hiệp định CEPT vào thời điểm mà các nước thành viên khác đã có 3 năm để thực hiện. Theo quy chế của ASEAN đối với một thành viên mới, thời hạn để Việt Nam hoàn thành quá trình tham gia thiết lập AFTA ( bắt đầu thực hiện cắt giảm thuế, thời hạn chuyển dần từ danh mục loại trừ tạm thời sang danh mục cắt giảm thuế quan cũng như ra hạn chế để hoàn thành cắt giảm thuế quan) sẽ muộn hơn các nước thành viên khác 3 năm. Có nghĩa là, Việt Nam bắt đầu giảm thuế từ 01/01/1996 và kết thúc vào năm 2006. Các mặt hàng trong danh mục loại trừ tạm thời sẽ chuyển dần sang danh mục cắt giảm thuế quan theo 5 bước, mỗi bước áp dụng cho 20% số mặt hàng của danh mục loại trừ tạm thời và bước đầu tiên được bắt đầu thực hiện từ năm 1998 và bước kết thúc 2003.

So với các nước thành viên khác, Hiệp định CEPT được các nước thành viên thoả thuận và ký kết năm 1992 song việc thực hiện chỉ bắt đầu 01/01/94. Như vậy các nước đã có khoảng thời gian 2 năm để thực hiện tất cả các vấn đề liên quan, và đối với Việt Nam thời gian để chuẩn bị cho việc tham gia Hiệp định CEPT là không quá nửa năm. Cũng có quan điểm cho rằng Việt Nam có đủ thời gian để chuẩn bị vì Việt Nam là quan sát viên của ASEAN từ tháng 7 năm 1992. Nhưng thực tế ý đồ chỉ đạo các Bộ, ngành chuẩn bị để tham gia ASEAN, và nhất là tham gia thực hiện AFTA chỉ được đưa ra từ giữa năm 1995. Thời gian chuẩn bị như vậy là rất bị động, nhất là nêu liên hệ với thời gian đệ trình các danh mục hàng hóa theo chương trình CEPT là trong tháng 12/1995.


Để có thể phân tích rõ tình hình thực hiện AFTA của Việt Nam, trước hết cần làm rõ về mặt tổ chức tham gia thực hiện AFTA. Như chúng ta đã biết AFTA được thực hiện thông qua các yếu tố:

1. Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT.

2. Thống nhất và công nhận tiêu chuẩn hàng hóa giữa các nước thành viên.

3. Công nhận việc xóa những quy định hạn chế đối với ngoại thương.

4. Hoạt động tư vấn kinh tế vĩ mô.

Và thực tiễn thực hiện AFTA của Việt Nam trong thời gian vừa qua cũng sẽ được phân tích cụ thể theo 3 lĩnh vực cho các ngành phụ trách:

· Lĩnh vực cắt giảm thuế quan.

· Lĩnh vực loại bỏ các hạn chế định lượng (Qrs) và các rào cản phi thuế quan khác (NTBs).

· Lĩnh vực hợp tác hải quan.

Lĩnh vực cắt giảm thuế quan:

Tham gia thực hiện khu vực thương mại tự do ASEAN, Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng chương trình cắt giảm thuế quan  theo Hiệp định CEPT do xuất phát điểm nền kinh tế Việt Nam thấp hơn so với các nước thành viên khác.

Bảng 1: Cơ cấu thuế suất của biểu thuế nhập khẩu Việt Nam (1999)

	0%-5%
	6%-10%
	11%-20%
	21%-60%
	trên 61%

	Số nhóm mặt hàng
	tỷ trọng (%)
	Số nhóm mặt hàng
	Tỷ trọng (%)
	Số nhóm mặt hàng
	Tỷ trọng (%)
	Số nhóm mặt hàng
	tỷ trọng (%)
	Số nhóm mặt hàng
	tỷ trọng (%)

	1700
	53,1
	199
	9,31
	636
	19,81
	546
	17
	25
	10,78


Nguồn  biểu thuế xuất nhập khẩu, Bộ tài chính

Trong tổng hơn 3000 nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu hiện hành của Việt Nam, hơn một nửa tổng số nhóm mặt đã phù hợp với mức thuế tiêu chuẩn đặt ra cho chương trình CEPT, điều đó có nghĩa là về thực chất Việt Nam chỉ phải thực hiện giảm thuế cho gần 50% của tổng số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu hiện hành. So với các nước thành viên ASEAN khác khi bắt đầu thực hiện chương trình cắt giảm thuế theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung thì tỷ lệ thuế suất từ 0%-5% của Việt Nam nhiều hơn rất nhiều ( như Inđônêxia khi bắt đầu tham gia chương trình CEPT chỉ có 9% tổng số nhóm mặt hàng có thuế suất dưới 5%, Thái Lan có 27%, Philipin có 32%). Đây là một thuận lợi khi Việt Nam tham gia thực hiện chương trình cắt giảm thuế quan theo quy định của Hiệp định CEPT.


Tuy nhiên, trong cơ cấu biểu thức nhập khẩu của Việt Nam, mức thuế suất thấp chủ yếu áp dụng cho các mặt hàng là nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất, xuất khẩu. Tỷ trọng lớn của số các thuế suất trong khoảng 0%-5% phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong giai đoạn khi nhiều nguyên vật liệu là đầu vào mà sản xuất trong nước chưa đủ khả năng đáp ứng. Các thuế suất trên 60% được áp dụng chủ yếu đối với các mặt hàng xa xỉ phẩm, đồ dùng thiết bị với mục đích điều chỉnh tiêu dùng.

Cho đến thời điểm 01/01/1996 Việt Nam chỉ áp dụng đối với các hàng hóa nhập khẩu với một loại thuế chung nhất là thuế nhập khẩu với mức thuế suất tương đối cao so với các nước khác, nhất là hàng hóa xa xỉ phẩm.


Về mặt số học dơn thuần, hiện nay các nước ASEAN chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch của Việt Nam trong khi số thu từ thuế nhập khẩu của Việt Nam chiếm đến 1/4  trong tổng số thu ngân sách. Do đó nếu dự kiến thương mại giữa ASEAN và Việt Nam vẫn giữ ở mức hiện nay trong khi giảm toàn bộ thuế suất của thuế nhập khẩu xuống mức thuế chung là 5% trong các điều kiện hiện hành về các chính sách thì số thuế sẽ giảm đi đáng kể cho việc giảm nguồn thu từ thuế nhập khẩu đánh vào hàng hóa ASEAN từ các nước ASEAN.


Trên tinh thần CEPT/AFTA là xây dựng các danh mục hàng hóa để thực hiện chương trình cắt giảm thuế và để thực hiện phương án chung, thực hiện AFTA của Việt Nam, trong thời gian qua chúng ta đã tiến hành nghiên cứu, phân loại các ngành sản xuất trong nước theo 3 nhóm dựa trên khả năng cạnh tranh, ưu thế, tiềm năng những khó khăn vướng mắc hiện tại... để xây dựng tiến trình giảm thuế quan cụ thể cho từng ngành hàng một cách hiệu quả nhất.

· Nhóm ngành hàng có thế mạnh xuất khẩu.

· Nhóm các ngành hàng có thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu trong tương lai.

· Nhóm các ngành có tiềm năng cạnh tranh kém.

1. 
Lịch trình giảm thuế cho các ngành hàng có thế mạnh xuất nhập khẩu:

Đây là những nhóm hàng bao gồm những hàng mà trong thời gian trước mắt những lợi thế so sánh của Việt Nam dựa trên nguồn tài nguyên đa dạng phong phú, nguồn dao động dồi dào, có thể tiếp thu tay nghề nhanh có thể tác dụng nhiều nhất. Cụ thể là ngành hàng nông sản ( với các mặt hàng gạo, cà phê, chè hạt điều...), cao su sơ chế, thuỷ sản, dệt may.

Sau đây là một số mặt hàng cụ thể quan trọng trong nhóm các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu .

a.
Hàng nông sản:

· Mặt hàng gạo:

Lịch trình dựa vào tham gia CEPT của gạo

	2003
	2004
	2005
	2006

	10%
	10%
	10%
	5%


Mặt hàng gạo tuy là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam, đang cần được mở rộng thị trường xuất khẩu nhưng được đưa vào thực hiện CEPT theo lịch trình chậm nhất vì những lý do sau :

Lý do kinh tế:

· Mặt hàng này sẽ vẫn còn cần Nhà nước quản lý chặt chẽ cung cầu và giá cả trên thị trường trong nước vì là mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến đại bộ phận dân chúng, nhất là nông dân.

· Việc bảo hộ cho nông dân cần được trực tiếp duy trì trong thời gian nhiều năm nữa, tránh những bất ổn không lường trước được đối với mặt hàng này trong cả khâu sản xuất lẫn tiêu thụ.

Tránh những khả năng có thể gạo Thái Lan, nhất là loại gạo chất lượng tràn vào xâm nhập thị trường nước ta vì Thái Lan là nước mạnh nhất về xuất khẩu gạo trong ASEAN và đã đưa mặt hàng này vào thực hiện CEPT.

Lý do kỹ thuật:

Ba nước Philipin, Inđônêxia, Malaixia là những thị trường mà nước ta có thể đẩy mạnh xuất khẩu gạo thì đều đã để gạo trong danh mục nhạy cảm cao và chỉ đưa gạo vào cắt giảm theo CEPT từ 2010 và kết thúc 2020. Do đó, nếu ta đưa gạo vào thực hiện CEPT sớm hơn từ nay đến năm 2010 cũng không được ưu đãi của các nước này, mặt khác khi đó sản xuất trong nước sẽ trực tiếp bị sức ép cạnh tranh của gạo Thái Lan là đối thủ đang mạnh hơn.

- Có thể tăng lượng gạo xuất khẩu sang ASEAN qua việc đàm phán thương mại song phương hoặc theo kênh hợp tác kinh tế chung trong ASEAN chứ chưa khai thác được khả năng tăng xuất khẩu sang ASEAN theo cơ chế CEPT trước năm 2010.

· Mặt hàng cà phê:

Lịch trình đưa vào CEPT:

	Năm
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Sơ  chế
	15%
	15%
	15%
	10%
	10%
	5%
	
	
	

	Thành phẩm
	45%
	35%
	25%
	20%
	20%
	20%
	15%
	10%
	5%


Cà phê có lịch trình cắt giảm nêu trên được xây dựng căn cứ vào các lý do sau:

Lý do kinh tế:

- Cà phê sơ chế là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam và đang được xuất khẩu sang các nước ASEAN khác.

Cà phê thành phẩm có bước cắt giảm chậm hơn là vì khâu chế biến của ta còn kém, cần có thêm thời gian để các doanh nghiệp tập trung đầu tư thích đáng cho khâu này, đảm bảo tăng dần sức cạnh tranh với hàng của ASEAN

Lỗi kỹ thuật:

Theo quy định đối với danh mục cắt giảm các mặt hàng hiện có thuế suất từ 20% trở xuống phải đạt từ 0%-5% vào 2003: các mặt hàng hiện có thuế suất trên 20% phải hạ xuống tới 20% hoặc thấp hơn vào năm 2001.

· Chè: Lịch trình cắt giảm giống cà phê.

a.
Ngành thủy sản:

Xuất khẩu của khu vực địa phương ngày càng tăng chiếm tới 73% kim ngạch xuất khẩu thủy sản (1996). Giá trị xuất khẩu hàng năm 21%. Năm 1996, xuất khẩu đạt 550 triệu USD, trong đó ASEAN chiếm 12% kim ngạch xuất khẩu hải sản. Việt Nam đứng 19 trên thế giới về tổng sản lượng thứ 30 về kim ngạch xuất khẩu, thứ 5 về sản lượng tôm nuôi.

Từ năm 1991-1995 trung bình hàng năm tổng sản lượng tăng 6,4%, giá trị xuất khẩu tăng 21%.

Lịch trình đưa thủy sản tham gia CEPT:

Hầu hết các mặt hàng thủy sản đều được đưa vào danh mục cắt giảm ( trừ mặt hàng để làm giống )

	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	20%
	15%
	15%
	15%
	10%
	10%
	5%


Lý do kinh tế:

· Tuy ASEAN không phải là thị trường chính nhưng thủy sản vẫn là thế mạnh xuất khẩu trong khu vực của ta.

· Tận dụng ưu đãi của các nước ASEAN theo CEPT cho hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, nâng cao hiệu quả xuất khẩu.

Lý do kỹ thuật:

· Các nước đều đã đưa hàng thủy sản vào cắt giảm nên theo lịch trình này thì theo lịch trình này thì hàng xuất khẩu của ta sẽ được hưởng mức ưu đãi nhiều trong khi ta chỉ cắt giảm thuế nhập khẩu ở mức vừa phải.

c.
Ngành dệt may:

Trong 5 năm qua toàn ngành dệt may đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11% năm: xuất khẩu tăng 59%, chiếm 13,2% tổng kim ngạch xuất khẩu . Khả năng cạnh tranh của ngành dệt may nước ta so với các nước khác trong khu vực được đánh giá tương đối tốt. Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân công dồi dào, có khả năng tiếp thu nhanh công nghệ tiên tiến, giá công lao động thấp nhất.

- Ngành may mặc đã được đổi mới khá nhiều về thiết bị, công nghệ, nên chất lượng sản phẩm và giá thành có thể cạnh tranh được với các nước trong khu vực.

Tơ tằm và lụa có khả năng cạnh tranh tốt so với các nước trong khu vực, có thể tăng cường hơn nữa xuất khẩu sang ASEAN.

Lịch trình dựa vào tham gia CEPT:

Sợi:

	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	20%
	20%
	15%
	15%
	15%
	10%
	5%


Vải:

	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	40%
	35%
	30%
	20%
	5%


May mặc:

	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	50%
	45%
	40%
	35%
	20%
	20%
	20%
	15%
	10%
	5%


Lý do:

Sợi đa số các loại sợi được cắt giảm trước là những mặt hàng Việt Nam không nhập từ ASEAN... nên lịch trình này thực tế sẽ hầu như không ảnh hưởng đến số thu và sản xuất trong nước.

- Vải giày dép: có lịch trình cắt giảm gần như muộn nhất để tránh cạnh tranh trong lĩnh vực này của hàng từ ASEAN, kéo dài hạn bảo hộ cho sản xuất trong nước và hạn chế ảnh hưởng gián thu. Hơn nữa, hiện nay mặt hàng giày dép của Việt Nam sản xuất hầu như chỉ xuất khẩu sang thị trường qua khu vực ASEAN.

- May mặc: lĩnh vực này có thể cạnh tranh được trên thị trường trong khu vực được đưa vào cắt giảm sớm để tranh thủ ưu đãi CEPT; tăng tỷ trọng xuất khẩu trực tiếp, năng cao hiệu quả xuất khẩu.

d.
Mặt hàng cao su ( cao su tự nhiên )

Từ năm 1991-2000 xuất khẩu cao su của Việt Nam tăng trưởng bình quân 18,6%/năm. Nhìn chung việc xuất khẩu cao su sơ chế có hiệu quả rất cao do giá thành sản xuất thấp.

So với các nước ASEAN khác như Inđônêxia, Malaixia và Thái Lan là những nước xuất khẩu cao su lớn trên thế giới, sản lượng cao su của nước ta còn rất nhỏ, chỉ xấp xỉ 1/10 đến 1/17 sản lượng hàng năm của ta còn hạn chế về số lượng, cơ cấu chủng loại sản phẩm và khách hàng truyền thống.

Năm 1998, ASEAN chiếm 17% kim ngạch xuất khẩu cao su trong đó riêng Singapo chiếm 13%.

Các mặt hàng cao su sơ chế đến nay đã đưa vào thực hiện CEPT, với thuế suất hiện hành rất thấp (1%) nên thực tế sẽ không phải cắt giảm thuế.

2. 
Lịch trình giảm thuế cho các ngành hàng có thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu trong tương lai.

Lịch trình giảm thuế nhìn chung sẽ được dự kiến với tiến trình chậm nhất cho phần lớn các ngành hàng trong nhóm này để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có thể phát triển lên một mức độ nhất định trước khi phải đối đầu với môi trường cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN. Khi các mặt hàng này được đưa vào giảm thuế, các chính sách thương mại khác thông qua tỷ giá và biện pháp bảo hộ phi thuế quan sẽ giữ một vai trò rất quan trọng góp phần giảm thu cho ngân sách đồng thời tạo điều kiện trực tiếp bảo hộ cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Sau đây là lịch trình cụ thể của một số mặt hàng thuộc các ngành hàng có thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu trong tương lai.

a.
Ngành rau quả

Rau quả tươi

	Năm
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Rau 
	20%
	20%
	15%
	15%
	10%
	5%
	
	
	
	

	Củ
	20%
	20%
	20%
	15%
	15%
	15%
	10%
	10%
	5%
	

	Quả
	
	
	
	30%
	20%
	20%
	20%
	20%
	10%
	5%


Rau quả có chế biến

	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	40%
	30%
	20%
	15%
	5%


b.
Ngành thực phẩm chế biến:

Lịch trình đưa vào tham gia CEPT.

Mỡ và dầu động vật loại chưa tinh chế, men, axít béo công nghiệp...

	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	5%


Thịt các loại mỡ động vật hoặc thực vật loại đã tinh chế, thịt cá chế biến... 

	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	15%
	15%
	15%
	15%
	10%
	10%
	5%


c.
Ngành sữa:

Lịch trình đưa vào tham gia CEPT

	2003
	2004
	2005
	2006

	20%
	15%
	15%
	5%


d.
Ngành điện tử

Lịch trình tham gia CEPT.

Thiết bị điện công suất lớn, thiết bị chuyên dùng, phụ tùng, thiết bị điện kỹ thuật cao sẽ được tiến hành cắt giảm:

	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	20%
	15%
	15%
	15%
	10%
	10%
	5%

	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	5%


Thiết bị công suất vừa và nhỏ, các thiết bị nghe nhìn đồ điện gia dụng...

	Năm
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Biến thế, ác quy đèn
	30%
	25%
	20%
	15%
	5%

	Cát sét
	
	50%
	45%
	25%
	5%

	Ti vi
	60%
	55%
	45%
	25%
	5%


e. 
Ngành hàng cơ khí

Đa số máy móc công cụ, phức tạp, thiết bị kỹ thuật, phụ tùng, dụng cụ thô sơ...

	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	20%
	15%
	15%
	15%
	10%
	10%
	5%


Máy móc gia dụng cao cấp, một số máy công cụ, đồ cơ khí đơn giản là những mặt hàng trong nước đã sản xuất được

	Năm
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Kim khí gia dụng
	
	
	
	40%
	35%
	25%
	5%

	Bơm chất lỏng
	25%
	20%
	20%
	20%
	15%
	15%
	15%

	Quạt các loại 
	
	
	
	50%
	40%
	30%
	5%

	Máy giặt
	
	
	
	40%
	35%
	25%
	5%

	¤ tô tải<5 tấn
	
	
	
	60%
	40%
	30%
	5%


f. 
Ngành tàu thuyền:

Hầu như một mức thuế được áp dụng hiện nay là 0%, chỉ có một mức 5% nên việc đưa nhóm hàng này vào thực hiện không đòi hỏi phải giảm thuế.

g. 
Ngành hoá chất:

· Mặt hàng thuốc trừ sâu đã có thuế suất thấp (2-3%)

· Mặt hàng phân bón hóa học đã có thuế suất thấp (0%) nhưng có thể nâng lên vượt quá 5%.

Cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, các sản phẩm cao su dùng trong công nghiệp, xăm lốp của ôtô 20 tấn.

	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	20%
	20%
	15%
	15%
	10%
	5%


Các loại xăm lốp ô tô của phần lớn các loại ô tô còn lại:

	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	30%
	25%
	20%
	10%
	5%


h. 
Ngành xi măng:

Lịch trình đưa vào CEPT.

	2003
	2004
	2005
	2006

	15%
	15%
	10%
	5%


3. 
Lịch trình giảm thuế cho các ngành hàng có tiềm năng cạnh tranh kém:

Lịch trình cắt giảm ngành hàng này với tiến trình chậm nhất, tuy nhiên các giải pháp về định hướng chuyển dịch đầu tư phải bắt đầu xúc tiến trong thời gian sớm nhất. Nếu không có sự chuẩn bị trước cho các doanh nghiệp sẽ khó tránh khỏi tình trạng doanh nghiệp bị giải thể kèm theo nhiều vấn đề về kinh tế.

a.
Ngành thép:

Lịch trình dựa vào tham gia CEPT

Thép kỹ thuật:

	Năm
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	
	20%
	15%
	15%
	15%
	10%
	10%
	5%

	
	15%
	10%
	10%
	10%
	5%
	
	


Thép xây dựng và loại thép hình

	2003
	2004
	2005
	2006

	30%
	20%
	10%
	5%


b.
Ngành giấy:

Giấy nguyên liệu, giấy bao gói, giấy kỹ thuật.

	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	20%
	15%
	15%
	15%
	10%
	10%
	5%


Giấy in, giấy viết, giấy vệ sinh, giấy bao gói

	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	30%
	30%
	30%
	30%
	30%
	30%
	25%
	20%
	10%
	5%


c.
Mặt hàng đường:

	1997
	
	2003
	2004
	2005
	2006

	25%
	
	35%
	30%
	25%
	5%

	35%
	
	45%
	40%
	35%
	5%


II. 
Thành tựu thách thức và triển vọng:

Hợp tác lĩnh vực thương mại và đầu tư là vấn đề bao trùm trong hầu hết những đánh giá tổng kết về thành tựu của các hoạt động hợp tác kinh tế Việt Nam-ASEAN trong 5 năm qua. Có thể thấy rằng các nước ASEAN đã thực sự trở thành một trong những bạn hàng và nhà đầu tư quan trọng nhất của Việt Nam.

Kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam và ASEAN 1995-99

Đơn vị (tỷ USD)

	Năm
	Xuất khẩu 
	Nhập khẩu
	Tỷ lệ so với tổng kim ngạch của Việt Nam so với thế giới

	1995
	1,112
	3,490
	23,9%

	1996
	1,364
	4,152
	33,4%

	1997
	1,911
	5,077
	25,5%

	1998
	2,372
	6,122
	29,7%

	1999
	2,463
	5,751
	


Nguồn : Thực tại hợp tác kinh tế Việt Nam-ASEAN, nhưng thuận lợi và trở ngại. Hội thảo 5 Việt Nam tham gia ASEAN, Học viên Quan hệ quốc tế, 20/6/2000.

Trong hoạt động thương mại, năm 1995 tổng giá trị buôn bán giữa Việt Nam và ASEAN mới là 3,490 tỷ USD chiếm 23,9% tổng kim ngạch buôn bán của Việt Nam với thế giới , trong đó kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN lần lượt là 1,12 và 2,378 tỷ USD.

Nhưng đến năm 1996, chỉ sau 1 năm sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN thì tổng kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam và ASEAN đã tăng lên đến 4,152 tỷ USD tương đương với 33,4% tổng kim ngạch buôn bán của Việt Nam với thế giới, tăng gần gấp 1,2 lần về số tương đối, tăng xấp xỉ 0,7 tỷ USD về số tuyệt đối so với năm 1995. Liên tiếp những năm sau đó, tổng kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam và ASEAN ngày càng tăng và thường ở mức cao hơn so với năm 1995. Riêng về xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường ASEAN hàng năm cũng tăng ở mức hai con số.

Thông qua tiếp thu công nghệ sản xuất và quản lý tiên tiến và cọ sát trong cạnh tranh, các ngành, và doanh nghiệp nước ta đã nâng cao được sức cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu.Từ con số 0 đến nay chúng ta đã có tới 200 mặt hàng được đánh giá là có khả năng tạo được đáng giá là khả năng tạo được chỗ đứng trên thị trường quốc tế.

Hoạt động đầu tư của các nước ASEAN vào Việt Nam cũng khả quan.

Đầu tư của ASEAN vào Việt Nam ( tính đến 4/2000)

	Nước
	Số dự án
	Vốn đăng ký(triệu USD)

	Singapo
	235
	6765,8

	Thái Lan
	
	984,06

	Malixia
	
	941,82

	Philipin
	
	254,25

	In®onªxia
	
	243,55


Nguồn Việt Nam Investment Review, số 448/15-21 tháng 5/2000
Trong lĩnh vực thương mại, mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu có tăng nhưng Việt Nam vẫn đứng trước một số hạn chế và thách thức về tình hình nhập siêu đối với các đối tác ASEAN với kim ngạch và tỷ lệ khá lớn mà nguyên liệu sâu xa do trình độ sản xuất của Việt Nam còn rất hạn chế, chưa có khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm chế tạo so với các nước trong cùng khu vực nhất là các nước ASEAN-6 (6 nước cũ).

Năm 1995 nhập siêu là 1266 triệu USD, đạt tỷ lệ 113,8%, năm 1996 là 1424 triệu USD (104,4%); năm 1997 là 1,255 triệu USD (67,5%), năm 1998 là 1377 triệu USD (58,1%) và năm 1999 là 825 triệu USD (33,5%).

Ngoài những nhân tố bất ổn định về chính trị, ở một số quốc gia ASEAN như Inđônêxia, Myanma những xu hướng biến động trong tình hình kinh tế nội bộ ASEAN sau khủng hoảng thực sự đặt ra những thách thức đối với quan hệ hợp tác của Việt Nam ASEAN.

Thứ nhất, do các nước trong khu vực muốn nhân cơ hội phục hồi sau khủng hoảng để cải tạo lại cơ cấu kinh tế nên xu thế bảo hộ mậu dịch đang trở lại và các nền kinh tế Đông Nam á đang có những dấu hiệu giảm sút nỗ lực tự do hóa kinh tế và thương mại được thể hiện qua việc trì hoãn thực hiện tiến trình đã đề ra của AFTA. Ngoại trừ Thái Lan, là nước khá tích cực trong việc thực hiện tiến trình cắt giảm thuế của AFTA, gần đây các nước như Philipin, Malaixia, Inđônêxia đều nêu ra lý do cần có thời gian để thích ứng với tình hình mới sau khủng hoảng để xin tạm hoãn việc giảm thuế quan đối với  các  mặt  hàng sẽ  phải xúc tiến giảm  thuế trong năm 2000 và xuống tới 5-0% vào năm 2002. Đây chính là thách thức do chính các nước ASEAN tạo ra do xu hướng trở lại xu thế bảo hộ công nghiệp trong nước đã gây khó khăn cho việc thực hiện AFTA, AIA và AICO.

Thứ hai, ASEAN đang phải chịu tác động của việc trong quốc gia nhập WTO cũng như áp lực cạnh tranh thương mại đầu tư giữa các khối kinh tế, các nước và các khu vực kinh tế trên toàn cầu.

Thứ ba, tại ASEAN-10 hiện có sự chênh lệch về trình độ phát triển thực tế chia làm 2 khối, ASEAN-6 và ASEAN-4 (Việt Nam thuộc ASEAN-4) vì vậy khó có thể có sự phát triển thống nhất và đồng đều để khai thác thế mạnh tập thể ASEAN.

Nhóm ASEAN-4 là nhóm có trình độ phát triển thấp hơn nên có những khó khăn riêng. Chẳng hạn do việc kết hợp thiếu đồng bộ giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp vì những bỡ ngỡ ban đầu trong chuyển đổi cơ chế kinh tế và hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới nên những khó khăn lúng túng trong việc thực hiện các yêu cầu của CEPT/ AFTA là không tránh khỏi. Mốc 2006 cho Việt Nam phải được mức thuế 0-5% cho tất cả các dòng thuế thực sự là khó khăn lớn vì cho đến nay dòng thuế trên 20% chỉ còn chiếm 8,4% dòng thuế trong danh mục CEPT 1999 và trong đó nhiều dòng thuế còn ở mức quá cao tới 25%, 30%, 40-45% tới năm 2005. Việc giảm đột ngột những dòng thuế này cho phù hợp với yêu cầu về thời hạn và tỷ lệ vào 2006 sẽ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kinh tế thương mại nước ta.

Chương III : NHỮNG BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM THÚC ĐẩY thương mại QUỐC Tế TRONG Việt Nam TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

I. 
Các biện pháp điều chỉnh để Việt Nam bắt nhập với các nước ASEAN

1. 
Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành trong công tác ASEAN.

Các chương trình hợp tác kinh tế trong ASEAN do chính các nước ASEAN xây dựng đều phục vụ lợi ích ở mức độ khác nhau của tất cả các nước trong khối và đều không làm chính quyền các nước này mất quyền kiểm soát. Vì vậy cần nghiên cứu các Hiệp định, chương trình hợp tác của ASEAN một cách khách quan, khoa học để có giải pháp cụ thể và phù hợp với chủ trương, chính sách và tình hình trong nước. Đối với những điểm phù hợp cần khai thác như một sức đẩy đối với công cuộc cải cách kinh tế và cải cách hành chính trong nước.


Để công tác ASEAN vận hành tốt đòi hỏi sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành với nhau, giữa csc cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp. Chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện và cải tiến cơ chế điều phối một cách toàn diện thống nhất. Cần nghiên cứu để có phương án tham gia các hoạt động ASEAN một cách bình đẳng chủ động, phù hợp với tình hình trong nước và xu hướng chung của ASEAN.


Về mặt đối ngoại, chúng ta cần đóng góp một cách tích cực vào nỗ lực của ASEAN trong việc xây dựng, duy trì môi trường hoà bình ổn định, hợp tác và phát triển khu vực trên thế giới. Trong thời gian tới chúng ta cần tiếp tục quan tâm, tìm ra những lợi ích tương đồng để có một chính sách đối ngoại chủ động cùng với các nước thành viên khác của ASEAN thực hiện tốt hơn nỗ lực này.


Về mặt đối nội, chúng ta cần phát hiện và hệ thống hoá những điểm khác biệt về cơ cấu, chính sách kinh tế, thủ tục hành chính trong nước so với nhu cầu thực hiện các chương trình hợp tác của ASEAN, từ đó có cơ sở xem xét, điều chỉnh bổ sung một cách khoa học nhằm tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy cải cách hành chính và cải cách kinh tế của nước theo hướng đã chọn. Nói cách khác, những nhu cầu nào phù hợp với chủ trương chính sách của Đảngvà nhà nước thì cần được thúc đẩy thực hiện nhanh và có hiệu quả hơn, những điểm chưa phù hợp vẫn có giải pháp nhằm đảo bảo lợi ích quốc gia, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. 
Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác ASEAN


Để có thể tham gia tích cực vào hoạt động trong ASEAN, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác ASEAN cần làm quen dần với “ phong cách ASEAN “ nắm được quy trình hình thành các văn bản và các chương trình, dự án hợp tác. Điều quan trọng hơn cả là đội ngũ cán bộ này cần ý thức được tính bình đẳng về trách nhiệm trong ASEAN. Mỗi cuộc họp bàn về một vấn đề thực sự là một cuộc đàm phán trong môi trường đa phương để bảo vệ lợi ích của quốc gia mình đồng thời lại quan hệ mật thiết tới các mối quan hệ song phương.


Cần coi hoạt động ASEAN là môi trường, là điều kiện gấp rút tăng cường đội ngũ cán bộ vừa am hiểu về chuyên môn, vừa thông thạo tiếng nước ngoài và có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đa phương nhưng lại về những vấn đề hết sức cụ thể và chuyên sâu ở tất cả các cấp, các ngành. Trong xu hướng tăng cường đối thoại, toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới , ngoại ngữ không chỉ cần thiết cho cán bộ làm công tác ASEAN mà cho tất cả các cán bộ làm công tác đối ngoại.

3. 
Công tác thông tin tuyên truyền về ASEAN


Công tác thông tin tuyên truyền cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của các hoạt động tham gia ASEAN. Ngoài việc cần thông tin một cách đầy đủ, có hệ thống phục vụ, bộ máy làm công tác ASEAN để các tầng lớp nhân dân có nhận thức đúng đắn về đường lối hội nhập nhưng không hòa tan của Đảng và Nhà nước ta, nhận thức đúng đắn về những cơ hội và thách thức, về quyền lợi và trách nhiệm của một nước thành viên. Một trong những mục tiêu trọng tâm của công tác thông tin tuyên truyền về ASEAN là phải giúp các doanh nghiệp trong nước có thông tin về tình hình kinh doanh, thị trường khu vực, phân tích dự báo được những thăng trầm biến động để có biện pháp đề phòng khi tham gia làm ăn. Cần phải dùng thông tin để xóa đi những quan điểm cho rằng tham gia ASEAN, ngoài lợi ích chính trị Việt Nam sẽ bị thua thiệt về kinh tế, và cả quan điểm cho rằng Việt Nam là thành viên nghèo nhất nên sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ từ tổ chức này và cộng đồng quốc tế.

II. 
Những biện pháp cơ bản nhằm thúc đẩy thương mại quốc tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập 

1.
Các biện pháp ưu tiên phát triển:

Phù hợp với các lĩnh vực cần được ưu tiên phát triển đã xác định các biện pháp khuyến khích cụ thể cần được đưa ra các chính sách điều chỉnh vĩ mô như: Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp, Chính sách đầu tư trong nước, Chính sách về tỷ giá, Chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, Chính sách tài chính tiền tệ...

1.1. 
Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp:

Tận dụng triệt để khả năng về thu hút vốn đầu tư từ những nước trong khối cũng như ngoài khối của AFTA để khai thác những lợi thế sẵn có của Việt Nam về tài nguyên, sức lao động và thị trường mới. Xây dựng một môi trường đầu tư thuận lợi hơn so với các nước thành viên ASEAN khác với các chính sách ưu đãi ổn định và rõ ràng, những thuận lợi về cơ sở hạ tầng. Cụ thể là:


Bổ xung và hoàn thiện hơn nữa các chính sách đầu tư nước ngoài trực tiếp như chính sách góp vốn, chính sách công nghệ và kỹ thuật, chính sách đất đai và nhà ở cho người nước ngoài, chính sách lao động và tiền lương, chính sách bảo hiểm, chính sách khai thác và chế biến, chính sách nội tiêu và ngoại tiêu.

+ Cải tiến, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nước ngoài trong các thủ tục hành chính như: các thủ tục cấp giấy phép đầu tư, kinh doanh xuất nhập khẩu, thủ tục cấp đất đai, cấp giấy phép xây dựng, thủ tục hải quan, nộp thuế...

+ Ngay từ bây giờ cần tập trung hơn nữa đến các vấn đề ưu tiên hoàn thiện cơ sở hạ tầng liên quan đến đầu tư trực tiếp như hệ thống giao thông, điện nước bến cảng, vấn đề thông tin liên lạc.

+ Tập trung vào việc kế hoạch hóa giáo dục và đào tạo để nhanh chóng có được đội ngũ lao động với kỹ năng và trình độ cao.


Xây dựng một danh mục cụ thể các ngành nghề , lĩnh vực công nghiệp cần được ưu tiên khuyến khích đầu tư nước ngoài trực tiếp. Danh mục bao gồm:

+ Những ngành cần thu hút đầu tư nước ngoài của những nước công nghiệp phát triển ngoài ASEAN với mục đích sản xuất để xuất khẩu. Đối với những nguồn vốn đầu tư nước ngoài này, cần chú trọng giám sát để ưu tiên đầu tư với công nghệ tiên tiến thích hợp.

+Những ngành sử dụng công nghệ có thể chưa phải là mũi nhọn nhưng thích hợp, sử dụng nhiều lao động với mục đích tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động. Những nguồn tư nước ngoài trực tiếp này có thể tập trung các nguồn đầu tư từ những nước ASEAN đã bắt đầu có dư thừa vốn, những nước này đang mất dần những lợi thế cạnh tranh về sức lao động và chuyển dần sang những công nghệ cao. Do đó Việt Nam sẽ thích hợp để họ chuyển giao những ngành công nghệ sử dụng nhiều sức lao động.

1.2.
 Chính sách đầu tư trong nước:

Bên cạnh các nguồn vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp, vấn đề hỗ trợ đầu tư trong nước cũng cần được quan tâm. Cần có những biện pháp thích hợp cho khu vực kinh tế quốc doanh và khu vực tư nhân. Cụ thể:

+ Đối với các xí nghiệp quốc doanh, cần thiết phải tiến hành cải cách theo hướng hiệu suất hóa, chẳng hạn thông qua việc thực hiện về cổ phần hóa một cách thích hợp, có thể áp dụng một số biện pháp về vốn, tín dụng của Nhà nước. Tuy nhiên, cần khẳng định rõ đầu tư của Nhà nước chỉ tập trung vào các xí nghiệp có thể tồn tại được khi không còn hàng rào bảo hộ.

+ Đối với các xí nghiệp tư nhân, có thể áp dụng một số hình thức hỗ trợ về tín dụng, khuyến khích đầu tư tư nhân vào một số ngành công nghiệp phù hợp với quy mô sản xuất nhỏ dễ phát huy lợi thế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay như công nghiệp chế biến, công nghiệp lắp ráp điện tử, công nghiệp sản xuất phụ trợ.


Trong giai đoạn đầu tiên phát triển kinh tế, cần tập trung xác định những chính sách phát triển công nghiệp thích hợp trong đó có các biện pháp ưu tiên, khuyến khích đầu tư, cải cách hệ thống ngân hàng để huy động vốn và sử dụng có hiệu quả.

2. 
Những biện pháp phòng ngừa:

2.1. 
Các biện pháp bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước:

Tham gia vào AFTA, chúng ta không thể đi ngược với xu hướng chung của quá trình tự do hóa thương mại để tiếp tục duy trì hàng rào bảo hộ mậu dịch. Do đó vấn đề bảo hộ sản xuất trong nước cần được thực hiện như sau.

Nguyên tắc bảo hộ chung:

- Chỉ bảo hộ những mặt hàng sản xuất trong nước đáp ứng nhu cầu có tiềm năng phát triển về sau, tăng thu được ngân sách và giải quyết lao động.

- Nguyên tắc bảo hộ phải được áp dụng thống nhất cho mọi thành phần kinh tế, kể cả doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Điều này đòi hỏi một định hướng sáng suốt trong việc hoạch định chính sách phù hợp với cơ chế thị trường, tạo điều kiện bình đẳng trong cạnh tranh kinh tế.

- Cơ sở bảo hộ được quy định cho một số ngành nghề và có thời hạn cụ thể. Về nguyên tắc, không có bảo hộ vĩnh viễn bất kỳ ngành nghề nào.

- Việc bảo hộ phải phù hợp với tiến trình tự do hóa thương mại và các hiệp định quốc tế mà Chính phủ ký kết.

Cụ thể đối với CEPT, vì CEPT là Hiệp định quốc tế đầu tiên về hợp tác kinh tế khu vực mà Việt Nam tham gia, trong khi chúng ta còn chưa có kinh nghiệm trong các vấn đề thực hiện bảo hộ thông qua các biện pháp phi thuế quan cũng như vấn đề tiến hành loại bỏ chúng, do đó khi thực hiện AFTA cần cố gắng duy trì việc bảo hộ một cách hợp lý nhất, đồng thời thực hiện những cam kết về cắt bỏ bảo hộ một cách từ từ, để đảm bảo cho các nhà sản xuất trong nước có thể làm quen dần với môi trường không có bảo hộ trên cơ sở từng bước thực hiện các vấn đề sau:

+ Xác định cụ thể chính sách bảo hộ sản xuất trong nước với yêu cầu về mức độ và thời gian bảo hộ thích hợp cho từng ngành sản xuất, phù hợp với chiến lược ưu tiên phát triển những ngành mũi nhọn.

+ Trên cơ sở những yêu cầu về mức độ bảo hộ, xây dựng tiến trình cắt giảm thuế quan cho các mặt hàng trong danh mục loại trừ tạm thời một cách thích hợp theo hướng những mặt hàng nào cần được bảo hộ ở mức cao nhất sẽ được đưa vào cắt giảm thuế sau cùng và những mặt hàng không cần bảo hộ sẽ cắt giảm sớm hơn.

Trước tiên, việc xây dựng hệ thống chính sách phi thuế quan của Việt Nam khi tham gia hợp tác kinh tế với ASEAN phải đảm bảo được các mục tiêu sau:

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thương mại của Việt Nam tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, góp phầm làm tăng thu ngân sách.

+ Bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước, khuyến khích đổi mới khoa học kỹ thuật, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường quốc tế.          

+ Góp phần tích cực cho việc hội nhập của Việt Nam vào nền thương mại thế giới, phục vụ chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Việc xây dựng hệ thống chính sách phi thuế quan đồng thời cũng phải quán triệt những nguyên tắc và xây dựng hệ thống phi thuế quan thành bốn loại sau đây:

Loại 1: Những biện pháp phi thuế quan thuế phổ thông trong khuôn khổ WTO:

· Giấy phép nhập khẩu tự động và giấy phép không tự động.

· Quata: Quy định theo WTO, bao gồm quata định lượng, quata kết hợp có định lượng và thuế, quata kết hợp định lượng và giấy phép đặc biệt.

· Kiểm tra trước khi xếp hàng lên tàu.

· Quy tắc xuất xứ, thuế đốc kháng...

Loại 2: Những biện phấp kỹ thuật:

· Những quy chế về tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Những quy chế về chất lượng.

· Vệ sinh kiểm dịch.

· Bảo vệ môi sinh.

Loại 3: Những biện pháp hành chính: bao gồm những quy chế xuất nhập khẩu khác ta hiện nay như đầu mối xuất nhập khẩu, công ty quốc doanh...

Loại 4: Những chính sách vĩ mô khác có tác động điều tiết gián tiếp xuất khẩu : cơ chế tỷ giá hối đoái, thanh toán, lãi suất...


Sau khi hoàn thiện chính sách phi thuế quan chúng ta bắt đầu thực hiện quá trình loại bỏ các rào cản phi thuế quan. Quá trình này được tiến hành kết hợp chặt chẽ với quá trình cắt giảm thuế quan, dựa trên sự phân loại theo cấp độ bảo hộ.

2.2.
Một số biện pháp hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp trong nước.

- Ngăn ngừa cạnh tranh không lành mạnh, ngược đãi với hàng hóa dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam.

- Hỗ trợ đúng mức các doanh nghiệp Việt Nam thông qua một số biện pháp thích hợp như tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại dưới nhiều hình thức, dùng các công cụ tài trợ gián tiếp như tổ chức hệ thống thông tin, hỗ trợ tuyên truyền quảng cáo, can thiệp giải quyết những vấn đề phát sinh xâm phạm  quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp trên trường quốc tế.

- Tạo thuận lợi về môi trường và thủ tục hành chính để doanh nghiệp khai thác được các lợi thế có được trong quá trình hộp nhập.

- Đặc biệt, chính sách đầu tư thông qua đào tạo cần được coi là trọng điểm nhất để tạo được lợi thế chiến lược trong phát triển . Ngoải ra các hỗ trợ chính thức bằng đầu tư nguồn lực từ ngân sách các cấp số đã có một số nước rất thành công trong việc thể chế hoá nghĩa vụ đào tạo của các doanh nghiệp, qua đó huy động nguồn lực cho đào tạo. Những cách làm tương tự nhằm tài trợ xuất khẩu, tăng cường hiệu quả thông tin...

2.3. 
Các biện pháp cải cách thuế phù hợp với quá trình AFTA:

Trong bối cảnh hội nhập, quá trình cải tạo chính sách thuế cần đạt được một số mục tiêu sau:

· Đảm bảo ổn định thu phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế.

· Góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời khuyến khích đầu tư trong nước.

· Tăng cường và thúc đẩy đầu tư nước ngoài đồng thời khuyến khích đầu tư trong nước.

· Tăng cường và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu .

· Phù hợp với xu hướng hội nhập cũng như khả năng quản lý thuế.

Dưới đây là một số hướng thực hiện để hướng tới mục tiêu trên:

* Thực hiện đơn giản hóa các mức thuế suất:

· Đối với thuế lợi tức, áp dụng một thuế suất thống nhất cho mọi ngành sản xuất kể cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Đồng thời, mức thuế suất cần được nghiên cứu, xác định hợp lý so với mặt bằng chung trong khu vực để tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp từ những nước ngoài khu vực.

· Đối với thuế suất nhập khẩu, có thể nghiên cứu để giảm số lượng các mức thuế suất khác nhau để tạo điều kiện quản lý thuế tốt hơn tránh thất thu thuế. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp trong nước cải tiến kỹ thuật công nghệ mới để tạo ra sản phẩm có chất lượng, giá rẻ.

· Đối với thuế VAT cũng cần được nghiên cứu, xác định một cách hợp lý để vừa có tác động thuận lợi về số thuế, vừa có tác động hiệu quả tới việc khuyến khích kinh doanh. Ngoài ra, việc ban hành và áp dụng VAT cả đối với hàng nhập khẩu còn tạo điều kiện hạn chế phần giảm thu ngân sách khi ta phải thực hiện các bước cắt giảm thuế nhập khẩu.

* Thực hiện giảm những thuế suất cao.

 Tiến hành thực hiện các bước cắt giảm thuế nhập khẩu theo trình đọ phát triển hiện tại của Việt Nam sẽ là một thách thức. Việt Nam cần đạt mục tiêu thực hiện kế hoạch giảm thuế quan trước năm 2003 đối với những ngành có lợi thế so sánh trước mắt và trước năm 2006 với những ngành có lợi thế so sánh tiềm năng. ở đây đòi hỏi một nỗ lực rất lớn về cải cách kinh tế và hành chính.

*  Mở rộng diện chịu thuế:

Hạn chế loại bỏ những diện ưu đãi miễn giảm trong mọi sắc thuế.

· Mở rộng việc áp dụng phương pháp khấu trừ tại nguồn đối với các trường hợp có nguồn thu phát sinh tại Việt Nam của các đối tượng cư trú nước ngoài.

· Đối với thuế nhập khẩu có thể nghiên cứu nâng cao thuế suất 0% lên 3%-5%. Như vậy sẽ bù đắp được thâm hụt ngân sách khi thực hiện cắt giảm thuế nói chung mà vẫn bảo đảm thực hiện các quy định CEPT.

· Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, thực hiện sửa đổi theo hướng mở rộng các mặt hàng phải chịu thuế này.

*  Một số biện pháp tài chính:

Bên cạnh những biện pháp, chính sách thuế, chúng ta có thể áp dụng một số biện pháp cải cách trong chế độ tài chính để tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước có thể xuất khẩu được. Chẳng hạn, thông qua các quy định phù hựop về cơ cấu chi phí được trừ khi tính thuế lợi tức, cho phép khấu hao nhanh với một tỷ lệ thích hợp...

* Hoàn thiện công tác quản lý thuế:

Sửa đổi hệ thống mã số hiện hành của biểu thuế xuất nhập khẩu theo mức 8 số phù hợp với danh mục biểu thuế chung của các nước ASEAN.

Nghiên cứu áp dụng việc xác định giá hải quan theo GATT để tránh trốn lậu thuế qua chuyển giá.

Nghiên cứu để áp dụng các mức thuế ưu đãi, thuế phổ thông, thuế suất tạm thời,... phù hợp với thông lệ quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi khi tham gia vào các tổ chức kinh tế, thương mại khu vực và thế giới.

3.
Một số biện pháp trước mắt:

+ Tập trung thực hiện các biện pháp để khuyến khích đầu tư từ những nguồn trong nước và nước ngoài bao gồm cả đầu tư nước ngoài trực tiếp ( các hình thức liên doanh, xí nghiệp 100% vốn nước ngoài) và vay vốn nước ngoài. Để thu hút vốn đầu tư ngoài những vấn đề cải cách thủ tục hành chính, cần ban hành công bố danh mục, các ngành, lĩnh vực được ưu tiên khuyến khích đầu tư sản xuất xuất khẩu.

+ Chú ý mở rộng hình thức xây dựng khu công nghiệp tập trung với mục đích thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trong các khu vực công nghiệp tập trung này các thành phần kinh tế cần được khuyến khích đầu tư phát triển các ngành công nghiệp mang tính phụ trợ này sẽ được tạo điều kiện cho vấn đề giải quyết công ăn việc làm, đồng thời khai thác khả năng cạnh tranh.

+ Cần tập trung lớn nhất vào ngành chế biến nông- thuỷ- hải sản. Đây là ngành có lợi thế so sánh nhất.

+ Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền cho các doanh nghiệp, khu vực kinh doanh hiểu rõ về AFTA, các cơ chế thực hiện CEPT.

+ Thực hiện đúng cam kết về cắt giảm thuế quan cũng như hàng rào phi thuế quan trong thời hạn 10 năm để thực hiện AFTA.

Kết luận

Trên đây là tình hình thực tiễn cũng như những chính sách nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập khu vực cũng như đẩy mạnh hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam.

Đây là một công việc đòi hỏi phải có sự nghiên cứu sâu sắc toàn diện với các ngành kinh tế của Việt Nam, chiến lược và thực tế xuất nhập khẩu của các nước ASEAN, kinh nghiệm của các nước này trong việc điều chỉnh chính sách kinh tế để thực hiện AFTA. Việc nghiên cứu một vấn đề rộng lớn lại chỉ bó hẹp trong thời gian và số lượng nhỏ không tránh khỏi được nhiều hạn chế. Do đó, công việc nghiên cứu tiếp tục các tác động của AFTA đối với nền kinh tế Việt Nam, xây dựng và hoạch định chính sách cần phải tiếp tục ở mức độ sâu hơn với sự chủ trì của các cơ quan chức năng cấp bộ ngành và các viện nghiên cứu.
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